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Chuyển tiếp dinh dưỡng ở Việt Nam

Nguyễn Công Khẩn, Hà Huy Khôi

Vấn đề chuyển tiếp về dinh dưỡng ở những nước đang phát triển đã và đang thu hút sự quan tâm
đặc biệt của nhiều nhà nghiên cứu. Chuyển tiếp về dinh dưỡng được đánh dấu bằng sự chuyển dịch
chế độ ăn uống từ một khẩu phần nghèo nàn, đơn điệu sang khẩu phần đa dạng, có nhiều thức ăn
động vật, nhiều chất béo và nhiều thức ăn được chế biến sẵn, có liên quan chặt chẽ tới sự thay đổi
về xã hội, văn hóa, kinh tế trong bối cảnh chuyển tiếp về nhân khẩu học. Nền kinh tế Việt Nam tăng
trưởng liên tục ở mức cao và đô thị hoá mạnh mẽ dẫn đến thay đổi về cơ cấu bệnh tật và chuyển
dịch về lớp tuổi trong cơ cấu dân số. Các bằng chứng chuyển tiếp về dinh dưỡng đã xuất hiện gần
đây. Gánh nặng kép suy dinh dưỡng, hiện tượng thường thấy trong chuyển tiếp dinh dưỡng ở các
nước đang phát triển đã được ghi nhận ở Việt Nam ngày một rõ rệt. Việc thực hiện một đường lối
dinh dưỡng đúng đắn với các giải pháp can thiệp phù hợp là sự lựa chọn cần thiết của Việt Nam
trong thời gian tới. 
Từ khóa: Chuyển tiếp dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng, thiếu ăn, thừa ăn.

The nutrition transition in developing countries has been attracting may researchers' concern. It is
marked by the transition of diet from a poor and simple  ration to a various one rich in animal pro-
tide and lipide, and processed food. This nutrition transition relates to the social, cultural and eco-
nomical changes in the context of demographic transition. Vietnam high economical growth and
accelerated urbanization lead to the transition of age group and morbidity pattern. Evidence of
nutrition transition has shaped recently. The double heavy burden, a common feature in the nutri-
tion transition in developing countries  has been noted remarkably in Vietnam. The implementation
of an appropriate nutrition policy with suitable interventions is the priority choice of Viet Nam in
coming years.
Keywords: nutrition transition, malnutrition, undernourishment, overnourishment.

1. Mở đầu
Vấn đề chuyển tiếp về dinh dưỡng ở những

nước đang phát triển, nơi đang tồn tại các vấn đề
thiếu dinh dưỡng và đe dọa mất an ninh thực phẩm,
đan xen với những vấn đề dinh dưỡng mới nảy sinh
như thừa cân -béo phì, gia tăng bệnh mạn tính
không lây đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt
của nhiều nhà nghiên cứu.

Theo Popkin và một số tác giả, chuyển tiếp về
dinh dưỡng được đánh dấu bằng sự chuyển dịch chế
độ ăn uống từ một khẩu phần nghèo nàn, đơn điệu
sang khẩu phần đa dạng, có nhiều thức ăn động vật,
nhiều chất béo và nhiều thức ăn được chế biến sẵn,
có liên quan chặt chẽ tới sự thay đổi về xã hội, văn
hóa, kinh tế trong bối cảnh chuyển tiếp về nhân
khẩu học... Dưới ánh sáng của khoa học dinh dưỡng
và các bằng chứng khoa học ở Việt Nam, hiện tượng

về chuyển tiếp dinh dưỡng ở nước ta dần được tìm
hiểu sáng tỏ với các đặc tính và tiến trình của nó, từ
đó có các đề xuất thích hợp trong chính sách dinh
dưỡng và sức khỏe ở nước ta trong thời kỳ tới. Bài
viết này tổng quan những nét chính, cập nhật vấn
đề chuyển tiếp dinh dưỡng hiện nay trên thế giới và
ở nước ta.

2. Quan niệm chuyển tiếp về dinh dưỡng
gắn với chuyển tiếp về kinh tế và nhân
khẩu học
Các biểu hiện của chuyển tiếp về dinh dưỡng,

trước hết thông qua đặc điểm của các chế độ ăn
uống khác nhau và điều này không bị giới hạn ở bất
cứ giai đoạn nào trong lịch sử nhân loại. Tác giả
Popkin chia thành 5 kiểu thức biểu hiện của chuyển
tiếp dinh dưỡng, trong khi tác giả Hà Huy Khôi phân
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tích trên tiếp cận tiến hóa về ăn uống.

Kiểu thức 1: Thức ăn hái lượm
Chế độ ăn chủ yếu là carbohydrate, chất xơ, ít

chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa.

Kiểu thức 2: Đói ăn
Chế độ ăn đơn điệu, thiếu hụt về số lượng và

chất lượng. Các vấn đề thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa
sức khỏe cộng đồng có biểu hiện trầm trọng, kìm
hãm sự phát triển kinh tế xã hội.

Kiểu thức 3: Thoát khỏi nạn đói
Bữa ăn đầy đủ hơn, lượng protein động vật, rau

quả tăng lên và chất tinh bột trong khẩu phần giảm
đi. Người ta cho rằng châu Âu đã thoát khỏi nạn đói
vào khoảng cuối thế kỷ 18 với một chế độ ăn được
cải thiện rõ.

Kiểu thức 4: Tình trạng xấu đi về ăn uống
(degenerative disease).

Chế độ ăn nhiều chất béo, cholesterol, đường
ngọt và carbohydrate tinh chế, chủ yếu ở các cộng
đồng thu nhập cao, nhưng cũng xuất hiện ở các cộng
đồng nghèo, thu nhập thấp. Thừa cân béo phì và các
bệnh mạn tính gia tăng.

Kiểu thức 5: Thay đổi hành vi ăn uống.
Cách thức ăn uống dường như thay đổi có lợi

nhất cho sức khỏe, với ít chất béo, giảm thịt, giảm
thức ăn chế biến sẵn; rau quả và chất tinh bột tăng
lên. Chuyển tiếp về dinh dưỡng có thể diễn ra với
bất cứ biểu hiện kiểu thức nào kể trên và thường
gắn liền với các thay đổi về kinh tế -xã hội. Theo
nhiều tác giả, chuyển tiếp về kinh tế liên quan tới
chuyển tiếp về dinh dưỡng có thể được khái quát là
sự chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp - tiền
công nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp. Sự
chuyển dịch này thể hiện ở sự thay đổi cơ cấu giữa
nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ1.

Chuyển tiếp về nhân khẩu học 
Nói một cách khái quát, chuyển tiếp về nhân

khẩu học là sự chuyển tiếp từ tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ chết
cao sang tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ chết thấp, đồng thời
sự thay đổi về mô hình bệnh tật, sự già hóa dân số...

Đô thị hóa là yếu tố quan trọng nhất liên quan
tới chuyển tiếp về dinh dưỡng bao gồm việc tăng số
dân sống ở đô thị, hình thành các siêu đô thị và một
bộ phận dân nghèo chuyển đến sống ở thành phố.
Đồng thời, có sựï thay đổi về phương thức lao động,
giảm tiêu hao năng lượng và hoạt động thể lực.

3. Điểm qua vài nét về các bằng chứng
chuyển tiếp về dinh dưỡng trên thế giới
và ở khu vực
Những theo dõi về chuyển tiếp dinh dưỡng ở

nhiều khu vực trên thế giới trong hơn 40 năm qua đã
cho thấy có nhiều "mô hình" chuyển tiếp về dinh
dưỡng khác nhau, phụ thuộc vào đặc tính chuyển tiếp
về kinh tế -xã hội và mô hình ăn uống của cộng đồng.

Các nước Đông Âu và Liên Xô cũ tiêu thụ khá
nhiều chất béo, chiếm trên 25% năng lượng khẩu
phần2. Lượng chất béo bão hòa cao trong khẩu phần
có thể là nguyên nhân tăng cao tỷ lệ béo phì, tăng
tỷ lệ tử vong do bệnh mạn tính, dường như là cao
nhất thế giới. Sau chiến tranh từ 1946 đến 1955,
khẩu phần của người Nhật cải thiện rõ rệt và trong
vòng 30 năm trở lại đây hầu như không có dao động
gì đáng kể luôn ở mức khá cân đối.

Hàn Quốc là một ví dụ rất điển hình về một đất
nước phát triển rất nhanh chóng về kinh tế nhưng
bức tranh chuyển tiếp về dinh dưỡng ở Hàn Quốc
không lặp lại những gì đã thấy ở Đông Âu, đó là
khẩu phần ăn cải thiện rõ rệt từ những năm 70, song
lượng chất béo khẩu phần hầu như không tăng, luôn
ở giới hạn 15-20% năng lượng khẩu phần3. Còn ở
Trung Quốc, tăng thu nhập liên hệ chặt chẽ với tăng
tiêu thụ chất béo trong khẩu phần, tăng năng lượng
ăn vào và những quan sát đã ghi nhận sự gia tăng
của béo phì (60 triệu người béo phì), bệnh tim
mạch, tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, đáng
chú ý là những cộng đồng xảy ra sự thay đổi nhanh
chóng về chế độ ăn4. Nhiều nước có thu nhập thấp
ở châu Mỹ La Tinh (Chi Lê, Braxin, Colombia,
Achentina) và vùng Caribe, vùng châu Á xu hướng
chuyển tiếp về dinh dưỡng thể hiện rõ ở việc tăng
tiêu thụ chất béo trong khẩu phần và đồng hành với
nó là tăng tỷ lệ béo phì5.

4. Chuyển tiếp dinh dưỡng ở Việt Nam:
nhận diện, giải pháp hành động và
nghiên cứu trong tương lai

4.1. Sự chuyển tiếp về kinh tế và nhân khẩu học 
Thập niên vừa qua, nhất là 5 năm trở lại đây,

nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục ở mức
cao. Cơ cấu nền kinh tế có những thay đổi, tốc độ
tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ đều tăng và thu
nhập bình quân đầu người 5 năm qua cũng tăng lên
rõ rệt. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng kéo
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theo vấn đề đô thị hóa mạnh mẽ ở nước ta, nhất là
trong vòng 5 năm trở lại đây. Số nhập cư vào Hà
Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác
ngày càng tăng và đáng chú ý là tỷ lệ nữ nhập cư
tăng lên . Người di cư chiếm 30% tổng số dân đô
thị6. Điều này sẽ kéo theo những vấn đề xã hội,
kinh tế và cả vấn đề dinh dưỡng do đô thị hóa và
nhập cư đang diễn ra.

Trong vòng gần 30 năm qua, mô hình bệnh tật
tử vong ở Việt Nam đã có thay đổi. Tỷ lệ chết do
các bệnh không lây nhiễm tăng từ 44.7% (1976) lên
63.3% (2002) còn tử vong do bệnh lây nhiễm giảm
đi từ 53.1% (1976) xuống 18.2% (2002) .

Sự chuyển dịch về lớp tuổi trong cơ cấu dân số
cũng đã được các báo cáo ghi nhận. Năm 2005 cả
nước có 7,4 triệu người cao tuổi, tương đương 9%
dân số. Như vậy Việt Nam đang tiến sát ngưỡng dân
số được coi là "già".

Những tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp ở
nước ta đã đóng góp to lớn vào tổng sản phẩm quốc
nội và an ninh lương thực quốc gia. Do đó, nguồn
thực phẩm cung cấp tăng lên, đa dạng hơn, có sự
tiến bộ rõ rệt về % protein và chất béo theo tính
toán cân đối về năng lượng cung cấp. Trên bình
diện vĩ mô, an ninh lương thực quốc gia được đảm
bảo tốt hơn, mặc dù tình trạng đe dọa mất an ninh
lương thực vẫn còn hiện hữu ở một số vùng và xảy
ra cùng với thiên tai, hạn hán, lũ lụt bất thường.

4.2. Diễn biến tiêu thụ thực phẩm
Chuyển tiếp về chế độ ăn là dấu hiệu cơ bản và

đặc trưng quan trọng nhất của chuyển tiếp về dinh
dưỡng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã nhìn nhận
vấn đề này một cách "biện chứng" nhất, dựa trên
bản chất và xu hướng thay đổi trong tiêu thụ thực
phẩm và thói quen ăn uống. Như trên đã phân tích,
ở một số nước, phương thức tiêu thụ thực phẩm gần
như rất ít dao động trong bối cảnh kinh tế phát triển,
trong khi ở nhiều quốc gia nền kinh tế phát triển kéo
theo sự thay đổi rất lớn trong cách ăn uống và tiêu
thụ thực phẩm... Lượng tiêu thụ thịt, chất béo có xu
hướng tăng rõ. Ở người trưởng thành vào năm 2005,
lượng tiêu thụ thịt, dầu mỡ, trứng sữa khá cao, đáng
chú ý là lượng thịt.

Một trong những hạn chế của các cuộc điều tra
khẩu phần ăn từ trước tới nay là điều tra ăn ngoài
gia đình. Hơn nữa, việc điều tra lượng chất béo tiêu
thụ cần được quan tâm đầy đủ hơn về mặt phương
pháp thu thập. Popkin và cộng sự khi nghiên cứu tại

Trung Quốc đã coi việc điều tra chất béo trong khẩu
phần là việc rất mấu chốt trong đánh giá chuyển
tiếp về ăn uống ở Trung Quốc, vì người Trung Quốc
có thói quen ăn đồ rán nhiều dầu mỡ .

Các tác giả tham gia vào các nghiên cứu
"chuyển tiếp về dinh dưỡng" đều có chung một
nhận xét là chuyển tiếp về dinh dưỡng có thể xảy
ra ở những nước có thu nhập thấp và những hệ lụy
của nó có thể thấy ngay ở những cộng đồng nghèo7.
Điều này nhấn mạnh tới ý nghĩa dự phòng trong
đường lối tổng thể về dinh dưỡng của một quốc gia
hướng tới dinh dưỡng lành mạnh, hợp lý vì mục đích
tăng cường sức khỏe.

4.3. Sự xuất hiện gánh nặng kép về dinh
dưỡng ở Việt Nam
Suy dinh dưỡng protein năng lượng ở trẻ em vẫn

còn là một thách thức quan trọng đối với sức khỏe
cộng đồng và phát triển ở nước ta. Vào đầu những
năm 2000, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nước ta đã giảm
đi rõ rệt, tốc độ giảm nhanh đáng ghi nhận. Tuy
nhiên, suy dinh dưỡng vẫn còn cao, đặc biệt là tỷ lệ
thấp còi và sự chênh lệch theo địa lý là rất đáng kể. 

Trong khi đó, khuynh hướng gia tăng về tăng
trưởng ở Việt Nam đã quan sát thấy từ đầu thập kỷ
90 và gần đây đã rõ rệt ở cả trẻ em và người lớn8,9.
Khuynh hướng này phản ánh các điều kiện thuận lợi
hơn về môi trường sống trong đó có vai trò quan
trọng của dinh dưỡng, đặc biệt là trong 2 năm đầu.
Bên cạnh đó, rõ ràng là suy dinh dưỡng bào thai, suy
dinh dưỡng sớm còn thường gặp ở nước ta, đặc biệt
là những vùng nghèo, vùng kinh tế kém phát triển.
Điều này có liên quan tới hậu quả lâu dài tăng nguy
cơ béo phì và các bệnh mạn tính không lây nhiễm
vào giai đoạn sau của cuộc đời. Chính vì vậy giảm
tỷ lệ thấp còi và thúc đẩy tăng trưởng ở trẻ em có
các lợi ích cả về trước mắt lẫn lâu dài.

Nhờ kết quả của các chương trình phòng chống
thiếu vi chất dinh dưỡng ở nước ta trong thời gian
qua, tình trạng thiếu vitamin A, thiếu máu dinh
dưỡng, thiếu iốt đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên,
thiếu vitamin A tiền lâm sàng (chỉ tiêu vitamin A
huyết thanh) còn khá dao động theo vùng. Trong
khi đó, tỷ lệ thiếu máu tuy đã giảm đáng kể song
vẫn còn cao, nhất là ở phụ nữ có thai và trẻ em qua
kết quả điều tra vào năm 2006.

Theo tác giả Richardson, vai trò của vi chất dinh
dưỡng được đặc biệt nhấn mạnh trong bối cảnh
chuyển tiếp về dinh dưỡng10. Theo  đó, sự cải thiện
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lượng đạm, chất béo và năng lượng khẩu phần
không thường đi liền với sự đầy đủ về vi chất dinh
dưỡng. Mặt khác khi tiêu thụ thức ăn chế biến sẵn
tăng lên thì lượng vi chất dinh dưỡng tự nhiên bị mất
mát trong quá trình chế biến khó tránh khỏi. Hơn
nữa, các chất đa lượng khẩu phần tăng thì sự thiếu
hụt tương đối các chất bảo vệ, chống oxy hóa trong
khẩu phần dễ xảy ra. Đây chính là điểm mấu chốt
khi nghiên cứu lĩnh vực chuyển tiếp về ăn uống và
dinh dưỡng.

Thừa cân, béo phì trở thành vấn đề sức khỏe
cộng đồng ở nước ta trong những năm gần đây.
Trước năm 1995, Việt Nam không có vấn đề thừa
cân, béo phì. Các nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí
Minh, Hà Nội những năm sau đó cho thấy thừa cân,
béo phì gia tăng hàng năm11,12, vào năm 2000 tỷ lệ
thừa cân (nữ giới) xung quanh 16% ở nhóm tuổi 40
- 44 ở thành phố và 4,6% ở nông thôn.

Cuộc tổng điều tra thừa cân, béo phì năm 2005
do Viện Dinh Dưỡng tiến hành cho thấy, nếu lấy
ngưỡng BMI # 23 thì tính chung toàn quốc thừa cân,
béo phì là 16,3% 13. Nếu lấy ngưỡng BMI # 25 thì tỷ
lệ chung xung quanh 7%, trong đó nhóm tuổi 45 -
54 là 9%. Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới khu vực
Tây Thái Bình Dương khuyến nghị áp dụng ngưỡng
BMI # 23 cho người châu Á dựa trên đặc điểm phân
bố mỡ và các nguy cơ sức khỏe, mắc bệnh tăng ở
người châu Á tính từ điểm ngưỡng này.

Năm 2005, kết quả điều tra hội chứng chuyển
hóa trên 620 người trưởng thành tại 1 điểm ngoại
thành và 1 điểm nội thành thành phố Hà Nội cho
thấy, tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa chung là
13,1% (95% CI 12,1 - 14,0), nội thành cao gần gấp
đôi ngoại thành (17,1% so với 9,0%). Tỷ lệ mắc hội
chứng chuyển hóa tăng theo tuổi. Điều tra ở Hà Nội
cho kết quả tương tự với kết quả nghiên cứu tại
thành phố Hồ Chí Minh do Lê Nguyễn Trung Đức
Sơn tiến hành  và đều dựa trên cách phân loại theo
NCEP /ATP III14.

Điều này cho thấy một vấn đề sức khỏe quan
trọng đang cần được nghiên cứu đầy đủ và chắc
chắn là nó có liên quan chặt chẽ với mô hình bệnh
tật mới ở nước ta.

Sự gia tăng của một số bệnh mạn tính không lây
Tăng huyết áp đã trở thành một vấn đề sức khỏe

ở Việt Nam. Theo Phạm Gia Khải và CS, năm 1960
tỷ lệ tăng huyết áp là 1% dân số trưởng thành ở
miền Bắc, năm 1976 là 1,9% và đến năm 1992 là

11,7% đối với cả nước. Năm 1999, tỷ lệ tăng huyết
áp ở người trưởng thành khu vực nội thành Hà Nội
là 16,05%14 và tăng lên 23,06% vào năm 2001 Gần
đây số trường hợp đột quỵ tăng gấp 3 lần so với 10
năm trước. Tỷ lệ nhồi máu cơ tim hiện nay tăng gấp
6 lần so với thập kỷ 60.

Đái tháo đường đang có khuynh hướng tăng
nhanh ở đô thị,  như ở Hà Nội năm 1989 ở nội thành
tỷ lệ mắc là 1,6%, ngoại thành là 0,96%; năm 1999
ở nội thành là 3%, ở ngoại thành là 1%. Điều tra mới
đây (2002) của Viện Nội tiết cho thấy tỷ lệ đái tháo
đường tại nội thành của 4 thành phố lớn Việt Nam
là 4,9% và tỷ lệ rối loạn dung nạp đường huyết là
5,9%15. Nghiên cứu trên cũng cho thấy đái tháo
đường và rối loạn dung nạp đường huyết có liên
quan chặt chẽ với thừa cân, béo phì, ngay cả ở
ngưỡng thừa cân BMI 2315. 

Các bệnh mạn tính không lây gia tăng đã đóng
góp vào thay đổi mô hình bệnh tật và tử vong ở Việt
Nam trong những năm gần đây16.

4.4. Một số nhận định về chuyển tiếp dinh
dưỡng ở Việt Nam
Có thể hiểu một cách đơn giản hơn về chuyển

tiếp dinh dưỡng ở các nước đang phát triển là hiện
tượng bao hàm chuyển tiếp về ăn uống, thay đổi lối
sống và các hệ lụy sức khỏe của nó với đặc trưng là
"gánh nặng kép suy dinh dưỡng". Theo Popkin và
cộng sự, chuyển tiếp về ăn uống dễ nhận thấy là
cách ăn uống nhiều chất béo bão hòa, nhiều đường
ngọt, tinh chế và ít chất xơ.

Như vậy, nhìn vào xu hướng tiêu thụ thực phẩm,
ta có thể nhận định Việt Nam có dấu hiệu chuyển
tiếp về dinh dưỡng từ thập kỷ đầu tiên của thế kỷ
21 trong đó thay đổi về tiêu thụ chất béo có ý nghĩa
quan trọng hàng đầu3,4.

Trong bối cảnh mới cần có một phương pháp
điều tra hoàn hảo hơn để có số liệu tốt và tin cậy về
lượng tiêu thụ thực phẩm đặc biệt là chất béo trong
khẩu phần cá thể, các đối tượng khác nhau, khẩu
phần hộ gia đình trong các nghiên cứu dinh dưỡng.
Ngoài ra, cần có thông tin về các loại chất béo, về
phương pháp nấu nướng, chế biến có liên quan tới
chất béo. Hơn thế nữa, việc thu thập thông tin về ăn
uống ngoài gia đình, nhấn mạnh đến các thực phẩm
thịt, chất béo, đường cần được hết sức quan tâm
trong các nghiên cứu về khẩu phần ăn uống trong
thời gian tới.
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Gánh nặng kép về suy dinh dưỡng ở các nước
đang phát triển trong đó có Việt Nam không chỉ là
hậu quả của những gì thay đổi về chế độ ăn uống,
mà theo các tác giả, có liên quan tới tình trạng suy
dinh dưỡng bào thai, suy dinh dưỡng sớm17.

Các nghiên cứu về dinh dưỡng lipid cần được
đẩy mạnh với các đánh giá dịch tễ học, các thử
nghiệm lâm sàng và các phân tích về thực phẩm
Việt Nam. Yêu cầu của thời kỳ này là cần có nhiều
nghiên cứu theo dõi sâu về xu hướng gia tăng tăng
trưởng và giám sát dinh dưỡng trên nhiều đối tượng
nhân dân song song với giám sát động học các yếu
tố kinh tế -xã hội, nhân khẩu học. Các nghiên cứu
theo dõi và các giải pháp giải quyết gánh nặng kép
về dinh dưỡng là các công việc cấp bách.

4.5. Bàn về các hành động cần thiết

Thách thức về dinh dưỡng trong bối cảnh mới
đòi hỏi những nỗ lực cao trong hành động, hướng tới
dinh dưỡng hợp lý và tăng cường sức khỏe cho cộng
đồng. Trước hết cần thực hiện tốt Chiến lược quốc
gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là cụ thể hóa
các giải pháp phù hợp cho giai đoạn 2006-2010 và
những năm tiếp theo. Cần chú trọng vào các điểm
sau đây:
- Đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả các

hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em,
tiếp tục duy trì và mở rộng các giải pháp mới để
giảm một cách bền vững tình trạng thiếu vitamin
A, thiếu máu thiếu sắt, thiếu iốt và các vi chất
dinh dưỡng khác. Tập trung ưu tiên cho các địa
phương khó khăn, thu nhập thấp.

- Đồng thời đề xuất các giải pháp thích hợp kiểm
soát các vấn đề dinh dưỡng mới nảy sinh, giảm
gánh nặng kép về suy dinh dưỡng. Kinh nghiệm
ở nhiều nước Bắc Âu đã cho thấy họ đã thành
công trong việc hạn chế và ngăn ngừa tình trạng
thừa dinh dưỡng do ăn uống quá mức và đạt nhiều
thành tựu trong việc khống chế bệnh béo phì.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục dinh dưỡng,
thay đổi hành vi ăn uống và lối sống có lợi cho sức
khỏe, làm cho cộng đồng hiểu và thực hành chế
độ dinh dưỡng cân đối dự phòng các bệnh mạn
tính. Tổ chức Y tế thế giới nhấn mạnh đến tiếp
cận dự phòng, trong đó chế độ ăn và hoạt động thể
lực được coi là nền tảng của tiếp cận này. Mô
hình Hàn Quốc với việc duy trì và tối ưu hóa

truyền thống ăn uống có lợi cho sức khỏe như
lượng chất béo luôn duy trì ở mức không cao trong
khi kinh tế không ngừng phát triển là rất đáng
nghiên cứu, học tập. Cần đẩy mạnh các nghiên
cứu, tổng kết và phát hiện những điểm hợp lý
trong truyền thống, tập quán ăn uống của người
Việt Nam, chú trọng đến hạn chế tăng chất béo
khẩu phần, tăng ăn rau, hoa quả, củ và khuyến
khích cách ăn hỗn hợp, xây dựng các lời khuyên
dinh dưỡng hợp lý cho giai đoạn tới.

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo mạng lưới dinh
dưỡng ở Việt Nam, bên cạnh việc đào tạo cán bộ
chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học trong
thời gian tới, cần đặc biệt chú trọng tới đào tạo
cán bộ triển khai ở cộng đồng như kỹ thuật viên
dinh dưỡng, cử nhân dinh dưỡng... Quan tâm đầy
đủ hơn tới hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
và cán bộ dinh dưỡng làm trong bệnh viện.

- Phối hợp liên ngành chặt chẽ trong công tác dinh
dưỡng đặc biệt là các ngành nông nghiệp, công
nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học để hỗ trợ sản
xuất các thực phẩm lành mạnh, có giá trị dinh
dưỡng và vệ sinh cao.

- Thực hiện công tác giám sát dinh dưỡng một cách
chặt chẽ và có hệ thống, cập nhật và hoàn thiện
các công cụ khoa học cần thiết như bảng nhu cầu
dinh dưỡng, bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn
Việt Nam phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa
học, đào tạo và triển khai. Xây dựng các phương
pháp nghiên cứu về khẩu phần ăn uống và các chỉ
tiêu đánh giá mối nguy cơ ăn uống và các bệnh
mạn tính.

Tóm lại, giải quyết gánh nặng kép về dinh
dưỡng ở nước ta đặt ra việc thực hiện các giải pháp
đồng bộ và toàn diện, trước hết là các tiếp cận về
thực phẩm (đa dạng, cân đối, tăng cường vi chất
dinh dưỡng), tiếp cận chăm sóc dinh dưỡng theo chu
kỳ vòng đời và các giải pháp xã hội hóa công tác
dinh dưỡng (chính sách, thuyết phục và huy động
cộng đồng).

Ở nước ta, các bằng chứng chuyển tiếp về dinh
dưỡng đã xuất hiện, có thể nói là gần đây. Gánh
nặng kép suy dinh dưỡng, hiện tượng thường thấy
trong chuyển tiếp dinh dưỡng ở các nước đang phát
triển đã được ghi nhận ở Việt Nam ngày một rõ rệt.

Việc thực hiện một đường lối dinh dưỡng đúng
đắn với các giải pháp can thiệp phù hợp là sự lựa
chọn cần thiết của Việt Nam trong thời gian tới. 
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